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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Thực trạng hài lòng với công việc của giảng viên tại 
Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên
Trần Bảo Ngọc, Lê Ngọc Uyển, Nguyễn Mạnh Tuấn

Tóm tắt:

* Mục tiêu: Mô tả mức độ hài lòng với công việc của giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

* Đối tượng phương pháp: Mô tả cắt ngang bằng bộ câu hỏi 65 câu tự điền.

* Kết quả: 214 giảng viên (65,4%) hoàn thành câu hỏi. Phân tích EFA và độ tin cậy giữ lại 40 câu 
hỏi phù hợp. Tỷ lệ hài lòng về quan hệ đồng nghiệp, quan hệ lãnh đạo, quan hệ sinh viên, lương/
phúc lợi, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo/thăng tiến và hài lòng chung lần lượt đạt 68.2%; 
47.7%; 48.6%; 21.5%; 16.8%; 55.6% và 47.7%. Các yếu tố liên quan tốt tỷ lệ hài lòng gồm: trình 
độ, thu nhập và giảng viên lâm sàng.

* Kết luận: Tỷ lệ hài lòng với công việc của giảng viên chưa cao. 

Từ khóa: Hài lòng công việc; giảng viên; đại học y dược; Thái Nguyên; thực trạng.

Status of work satisfaction of lecturers at Thai Nguyen 
University of Medicine and Pharmacy
Tran Bao Ngoc, Le Ngoc Uyen, Nguyen Manh Tuan

Abstract:

* Objective: To describe work satisfaction of lecturers at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.

* Subjects and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted with 326 lecturers by 
a self-administered questionnaire with 65 questions.

* Results: 214 lecturers (65.4%) completed the questionnaire. After EFA and reliability analysis, 
40 suitable questions were grouped into six factors. The satisfaction rates for relationships with 
colleagues, with leaders, with students, salaries/welfares, working conditions, opportunities for 
further training/career development and overall satisfaction were 68.2%; 47.7%; 48.6%; 21.5%; 
16.8%; 55.6% and 47.7%, respectively. Work satisfaction-related factors include: qualification, 
income and clinical lecturers.

* Conclusion: The work satisfaction rate of lecturers is not high.

Key words: work satisfaction; lecturers; clinical; university of medicine and pharmacy; Thai 
Nguyen; status.
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Tác giả:

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, số 284, Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

một số đơn vị, mặc dù lãnh đạo nhà trường đã 
có những chính sách nhân sự phù hợp với đặc 
thù của trường để thu hút và duy trì đội ngũ 
GV giỏi, có năng lực. Chính vì vậy việc khảo 
sát thực trạng sự hài lòng của GV sẽ giúp nhà 
trường đưa ra các chính sách đúng đắn hơn nữa 
nhằm thu hút được người giỏi và hạn chế sự 
“chảy máu” chất xám của Nhà trường.

Với những lý do nêu trên, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu nhằm: “Mô tả mức độ hài lòng với công 
việc của giảng viên tại Trường Đại học Y Dược”.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

100% các giảng viên cơ hữu đang công tác các 
bộ môn của trường (326 người), thời gian phỏng 
vấn từ tháng 06/2017 đến hết tháng 8/2017.

* Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu:

+ Đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Loại trừ các đối tượng đang bị kỷ luật, đang 
làm thủ tục chuyển công tác, sắp nghỉ chế độ.

2.2. Địa điểm nghiên cứu

Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu cắt ngang. 

* Chỉ tiêu nghiên cứu

+ Một số đặc điểm hành chính nhóm nghiên cứu (giới 
tính; dân tộc; khoa/bộ môn; thâm niên công tác…).

+ Mức độ hài lòng của giảng viên về các yếu tố 

1. Đặt vấn đề

Chỉ thị 40/2004/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chỉ rõ: “Nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng 
cốt, có vai trò quan trọng”. Do vậy, muốn phát triển 
đào tạo, điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo 
xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên.

Từ năm 2008, Trường Đạihọc Y Dược-Đại 
học Thái Nguyên đã có bước phát triển trong 
chuyển đổi hình thức đào tạo tín chỉ. Sản phẩm 
đào tạo của Nhà trường đã góp phần cung cấp 
nguồn nhân lựccó chất lượng, đáp ứng nhu cầu 
xã hội, gắn lợi íchnhà trường với lợi ích xã hội. 
Tuy nhiên, trường đang đứng trước những thách 
thức to lớn với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt 
vềnguồn nhân lực của thị trường, đòi hỏi Ban 
Giám hiệu nhà trường phải ra sứccải tiến tổ chức 
quản lý nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Sự hài lòng trong công việc của giảng viên 
(GV) sẽ tạo độnglực làm việc, nâng cao hiệu 
quả của hoạt độngđào tạo và nghiên cứu. Ngoài 
ra, sự hài lòng trong công việc của GV ngành 
y dược còn có ảnh hưởng đến chất lượng giáo 
dục và chăm sóc người bệnh [5].

Là một trường thành viên của Đại học vùng lớn 
thứ ba toàn quốc, với số lượng GV cơ hữu của 
Trường đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2016) 
là 326 người; tỷ lệ GV có trình độ tiến sĩ đạt tỷ 
lệ chưa cao, việc tuyển mới đối với một số bộ 
môn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hiện 
tượng xin chuyển công tác đã xuất hiện trong 
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5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.
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mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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bao gồm: điều kiện làm việc; cơ hội đào tạo, ghi 
nhận và thăng tiến; mối quan hệ với sinh viên; mối 
quan hệ với đồng nghiệp; mối quan hệ lãnh đạo/
quản lý; lương và phúc lợi; mức độ hài lòng chung.

* Kỹ thuật thu thập số liệu

Thu thập theo mẫu phiếu tự điền soạn sẵn. Các 
GV được hướng dẫn điền phiếu theo bộ câu hỏi 
được tính theo thang điểm Likert 5 mức độ. Bộ 
câu hỏi được tham khảo từ nhiều nghiên cứu 
khác nhau, được điều tra thử (pilot), sau đó hiệu 
chỉnh trước khi tiến hành khảo sát chính thức.

+ Bộ câu hỏi tự điền 65 câu được thiết kế với 
theo thang đo Likert với 5 mức độ từ rất hài lòng 
đến rất không hài lòng, chia làm 6 nhóm nhân 
tố chính (10 câu/1 nhân tố): điều kiện làm việc; 
cơ hội đào tạo, ghi nhận và thăng tiến; mối quan 
hệ với sinh viên; mối quan hệ với đồng nghiệp; 
mối quan hệ lãnh đạo/quản lý; lương và phúc 
lợi; điểm về hài lòng chung (5 câu hỏi chung).

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Phân tích sự hài lòng của GV về nhà trường qua 
kiểm định độ tin cậy của bộ câu hỏi (Cronbach’s 
alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA, ma 
trận xoay) để xác định các câu hỏi phù hợp.

Nhập và xử lý bằng các thuật toán thích hợp 
trong phần mềm SPSS 20.0.

2.5. Đạo đức nghiên cứu

Đề cương được phê duyệt thông qua Hội đồng 
khoa học và Hội đồng đạo đức Trường Đại học 
Y Dược-Đại học Thái Nguyên.

3. Kết quả nghiên cứu

214 GV hoàn thành phiếu (đạt 65.6% so với 
danh sách). Với 77.6% tuổi dưới 40, tuy nhiên 
cũng có tới 78.5% có trình độ sau đại học, số 
lượng trải đều ở các khoa (Bảng 1).

Đặc điểm Số lượng Số lượng

Giới
Nam 75 35.0
Nữ 139 65.0

Nhóm tuổi
≤ 40 tuổi 166 77.6
> 40 tuổi 48 22.4

Đơn vị

Khoa Y học cơ sở 24 11.2
Khoa Y tế công cộng 24 11.2
Khoa Điều dưỡng 21 9.8
Khoa Dược 24 11.2
Khoa Khoa học cơ bản 30 14.0
Bộ môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi 45 21.0
Khoa Răng hàm mặt 17 7,9
Khoa Các chuyên khoa 29 13.6

Trình độ
Đại học 46 21.5
Sau đại học 168 78.5

Thu nhập
≤ 5 triệu đồng/tháng 122 57.0
> 5 triệu đồng/tháng 92 43.0

Bảng 3.1. Một số đặc điểm nhóm nghiên cứu
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 

2
21

2

1p P
N x

px
Z
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Trước khi phân tích EFA, chúng tôi kiểm định 
hệ số tin cậy 60 câu của mỗi 6 nhân tố (loại 4 
câu không đảm bảo, câu 3, 29, 30 và 50). Khi 
phân tích EFA bằng phương pháp principal 
components với hệ số eigenvalues ≥ 1; 25 lần 
xoay tối đa; ma trận xoay theo varimax và hệ số 
tải nhân tố > 0,4. Sau nhiều lần xoay ma trận, 
chúng tôi loại bỏ lần lượt tiếp 15 câu hỏi số 44, 

14, 18, 16, 58, 60,  41, 59, 10,  19, 17, 32, 2, 1, 
20. Mô hình sau khi xoay còn lại 41 câu hỏi được 
chia thành 6 nhân tố mới. Sau đó chúng tôi tiếp 
tục kiểm định hệ số Cronbach’s alpha lần lượt 
cho 6 nhân tố này, loại tiếp câu 15 và cuối cùng 
còn 40 câu hỏi trải đều cho 6 nhân tố với hệ số tin 
cậy các nhóm này đều đạt trên 0,8; điểm hài lòng 
trung bình và tỷ lệ hài lòng thể hiện ở Bảng 2.

Câu hỏi
Lĩnh vực Hệ số tin 

cậy
Điểm trung bình 

(SD, tỷ lệ hài lòng)NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6

Q36. 0.842

0.944
3.95 (0.53)

68.2%

Q35. 0.836

Q37. 0.826

Q39. 0.798

Q34. 0.769

Q33. 0.746

Q38. 0.733

Q31. 0.724

Q40. 0.683

Q46. 0.779

0.918
3.75 (0.55)

47.7%

Q47. 0.749

Q48. 0.748

Q43. 0.704

Q45. 0.657

Q49. 0.654

Q42. 0.653

Bảng 3.2. Ma trận xoay của các câu hỏi và hệ số tin cậy
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Câu hỏi
Lĩnh vực Hệ số tin 

cậy
Điểm trung bình 

(SD, tỷ lệ hài lòng)NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6

Q26. 0.784

0.904
3.85 (0.51)

48.6%

Q24. 0.750

Q22. 0.749

Q23. 0.740

Q25. 0.732

Q21. 0.696

Q28. 0.632

Q27. 0.599

Q52. 0.801

0.900

3.36 (0.65)

21.5%

Q54. 0.792

Q51. 0.766

Q53. 0.766

Q56. 0.701

Q55. 0.680

Q8. 0.781

0.868

3.37 (0.61)

16.8%

Q7. 0.776

Q4. 0.742

Q5. 0.680

Q6. 0.636

Q9. 0.617

Q57. 0.409 0.560
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Câu hỏi
Lĩnh vực Hệ số tin 

cậy
Điểm trung bình 

(SD, tỷ lệ hài lòng)NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6

Q12. 0.681

0.815

3.72 (0.57)

55.6%Q11. 0.644

Q13. 0.466

KMO 0.914

Tổng phương sai trích 67.354%

Ghi chú:

NT1: Quan hệ với đồng nghiệp;

NT2: Quan hệ với lãnh đạo;

NT3: Quan hệ với sinh viên;

NT4: Lương và phúc lợi;

NT5: Điều kiện làm việc;

NT6: cơ hội đàotạo, thăng tiến. Tỷ lệ hài lòng 
được tính với điểm số ≥4.

Kết quả cuối cùng với 40 câu hỏi chia thành 6 
nhân tố mới có hệ số KMO = 0.914 thỏa mãn điều 
kiện 0.5<KMO<1, như vậy phân tích khám phá là 
thích hợp cho dữ liệu thực tế. Đồng thời ta thấy 
kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa với p < 0.0001. 

Kết quả phân tích EFA đối với nhân tố phụ thuộc 
(5 câu về sự hài lòng chung) thể hiện tại Bảng 
3. Hệ số tải nhân tố đều trên 0.5; hệ số tin cậy 
=0.822, tổng phương sai trích đạt 59.2% với 4.7% 
số GV được khảo sát hài lòng với công việc.

Câu hỏi Hệ số tải Điểm TB SD

Q64. Thầy/cô hài lòng với môi trường làm việc hiện tại 0.822 3.73 0.581

Q65. Thầy/cô luôn tự hào về vị thế, uy tín của trường 0.808 3.85 0.573

Q63. Thầy/cô hài lòng với môi trường làm việc hiện tại 0.780 3.76 0.577

Q61. Thầy/cô hài lòng với công việc 0.738 3.67 0.632

Q62. Cuộc sống của thầy/cô đảm bảo khi công tác tại trường 0.693 3.58 0.692

KMO 0.774

Tổng phương sai trích 59.261

Hệ số Cronbach’s alpha 0.822

Tỷ lệ hài lòng chung từ 05 câu hỏi 47.7% (102/214 người); 3.72 (0.47)

Bảng 3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA biến sự hài lòng

Ghi chú: Tỷ lệ hài lòng được tính với điểm số ≥ 4.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.

Tác giả:

1. Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
Email: thangtcyt@gmail.com

2. Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế
Email: longmoh@yahoo.com

3. CNYTCC4 năm học 2015-2016, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com

4.  Bộ Y tế
Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com
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Bảng 4 cho thấy có mối tương quan ý nghĩa giữa các nhân tố được khảo sát về sự hài lòng đều ở 
mức 99% (chúng tôi sẽ lưu ý đa cộng tuyến ở các nhân tố này). 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Hài lòng

NT1 Pearson 1

NT2 Pearson 0.616** 1

NT3 Pearson 0.536** 0.454** 1

NT4 Pearson 0.244** 0.470** 0.370** 1

NT5 Pearson 0.274** 0.441** 0.424** 0.559** 1

NT6 Pearson 0.446** 0.609** 0.431** 0.550** 0.565** 1

Hài lòng Pearson 0.551** 0.634** 0.447** 0.629** 0.512** 0.606** 1

Bảng 3.4. Ma trận mối tương quan giữa các nhân tố với sự hài lòng trong công việc

Ghi chú: ** tương quan có ý nghĩa với mức 
0,01 (2 đuôi).

Khi so sánh các yếu tố độc lập với 102 GV hài 
lòng công việc bằng kiểm định χ2, chúng tôi 
thấy giới tính, nhóm tuổi không có sự khác biệt 

rõ rệt; tuy nhiên trình độ sau đại học, thu nhập 
trên 5 triệu/tháng và GV ở các đơn vị lâm sàng 
có sự hài lòng khác biệt có ý nghĩa so với các 
nhóm còn lại (Bảng 5).

Bảng 3.5. Một số yếu tố liên quan sự hài lòng 

Các yếu tố
Hài lòng

OR p
Có Không

Giới (%)
Nam 36 (48.0) 39 (52.0)

1.02 0.942
Nữ 66 (47.5) 73 (52.5)

Nhóm tuổi (%)
≤ 40 tuổi 76 (45.8) 90 (54.2)

0.72 0.306
> 40 tuổi 26 (54.2) 22 (45.8)

Trình độ (%)
Đại học 15 (32.6) 31 (67.4)

0.45 0.021
Sau đại học 87 (51.8) 81 (49.2)

Thu nhập (%)
≤ 5 triệu/tháng 49 (40.2) 73 (59.8)

0.49 0.011
> 5 triệu/tháng 53 (57.6) 39 (42.4)

Đơn vị (%)
Lâm sàng 53 (58.2) 38 (41.8)

2.11 0.008
Phi lâm sàng 49 (39.8) 74 (60.2)

Bảng 3.5. Một số yếu tố liên quan sự hài lòng 

Ghi chú: Tỷ lệ hài lòng GV khoa YHCS, YTCC, điều dưỡng, dược, KHCB, BM nội/ngoại/sản/nhi, 
khoa CCK, khoa RHM lần lượt là 33,3; 45,8; 14,3; 45,8; 53,3; 46,7; 82,8 và 47,1%.
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Từ số liệu trong Bảng 6, phương trình hồi quy tuyến tính đa biến có thể viết như sau:

Hailong = 0.730 + 0.273*NT1 + 0.184*NT2 + 0.359*NT4 + 0.129*NT6

Nhân tố

Hệ số hồi quy chưa 
chuẩn hóa

Hệ số hồi quy 
chuẩn hóa

P

Đa cộng tuyến

Beta
Sai số 
chuẩn

Beta
Độ chấp 

nhận
VIF

Hằng số 0.730 0.186 0.000

NT1 0.241 0.053 0.273 0.000 0.516 1.936

NT2 0.156 0.055 0.184 0.005 0.452 2.214

NT3 -0.006 0.051 -0.007 0.900 0.616 1.624

NT4 0.257 0.041 0.359 0.000 0.577 1.734

NT5 0.066 0.044 0.085 0.140 0.566 1.768

NT6 0.105 0.051 0.129 0.041 0.480 2.085

Bảng 3.6. Kết quả mô hình hồi quy

Ghi chú: R2=0.612

4. Bàn luận

Bộ câu hỏi 65 câu với 6 nhân tố của chúng tôi 
sau khi kiểm định hệ số tin cậy và phân tích 
EFA cuối cùng còn 40 câu vẫn đảm bảo 6 nhân 
tố cũ. Như vậy, có thể thấy công cụ khảo sát 
này khá phù hợp để điều tra về sự hài lòng công 
việc. Khác hơn với tác giả Nguyễn Thị Thu 
Hằng (2013) loại bỏ 7/35 câu và khác chúng 
tôi khi xuất hiện nhân tố mới “thách thức trong 
công việc” [1]. Tại công bố của Lê Nguyễn 
Đoan Khôi (2013) với 24 câu hỏi với 5 nhân tố 
cũng cho thấy sự phù hợp để khảo sát [2]. Qua 
tham khảo các bài báo, có thể thấy các câu hỏi 
khảo sát hài lòng công việc của GV khá tin cậy 

và phù hợp, tuy nhiên có thể có những đặc thù 
riêng cho từng đơn vị, từng đối tượng khảo sát. 

Kết quả phân tích EFA của nghiên cứu cho thấy 
hệ số KMO phù hợp, với tổng phương sai trích 
đạt 67.3% điều này có nghĩa là 67.3% thay đổi 
của các nhân tố được giải thích bởi các biến 
quan sát. Các kết quả mà chúng tôi tham khảo 
được đều cho thấy hệ số KMO đảm bảo, kiểm 
định Bartlett có ý nghĩa, tuy nhiên tổng phương 
sai trích có khác nhau chút ít [1], [4].

Điểm hài lòng chung trong đối tượng nghiên 
cứu đạt mức độ khá (47.7%; 102/214 GV), cao 
hơn so với công bố của Nguyễn Thanh Tùng 
(2015) [3]. Có lẽ do chúng tôi chỉ lựa chọn 
đối tượng GV để khảo sát. Kết quả của Pan 
(2015) khảo sát từ 1210 GV sử dụng bộ câu hỏi 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.

Tác giả:

1. Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
Email: thangtcyt@gmail.com

2. Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế
Email: longmoh@yahoo.com

3. CNYTCC4 năm học 2015-2016, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com

4.  Bộ Y tế
Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com

14 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 46 tháng 12/2018

Minnesota cho tỷ lệ hài lòng chung đạt 69.71 
điểm [7]. 63.5-71.3% là kết quả công bố tỷ lệ 
hài lòng của Bunton (2012) khi khảo sát 9638 
GV từ 23 trường y ở Hoa Kỳ [6].

Số liệu trong Bảng 6 chỉ ra rằng các biến đưa 
ra độ chấp nhận (Tolerance > 0.0001) và hệ số 
phóng đại phương sai nhỏ hơn 10 (VIF < 10) 
nên không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến 
giữa các biến độc lập. Hệ số tương quan chung 
là R = 61.2% và tất cả 06 nhân tố này giải thích 
được 61.2% (R2= 0.612) sự thỏa mãn của GV, 
kết quả này khá tương đồng với công bố của 
Bunton (2012) [6]. Hệ số tương quan của 2 
nhân tố 3 và nhân tố 5 là 0.424, vì vậy không 
có đa cộng tuyến, như vậy trong nghiên cứu 
này chúng tôi chưa cho thấy sự ảnh hưởng của 
hai nhân tố này đến mức độ hài lòng trong công 
việc (p > 0.05 ở Bảng 6).

Những điểm số từ các câu hỏi cho thấy mối 
quan hệ SV/đồng nghiệp đạt kết quả khá cao; 
trái ngược với các vấn đề về điều kiện làm việc 
cũng như khoản thưởng hay quy chế chi tiêu 
nội bộ. Chúng tôi tiếp tục khảo sát với quy mô 
toàn bộ cán bộ, viên chức nhà trường với cỡ 
mẫu đủ lớn để có những phân tích sâu hơn và 
sẽ công bố trong các bài báo sắp tới.

Mặc dù khảo sát này sử dụng câu hỏi tự điền, 
cỡ mẫu chưa đủ lớn để có thể đại diện cho đơn 
vị, chưa có những phỏng vấn sâu/thảo luận 
nhóm để có thêm thông tin nhưng hy vọng đây 
cũng là những số liệu ban đầu mang tính khoa 
học để giúp các nhà quản lý có những quyết 
sách phù hợp trong tương lai với những khía 
cạnh chưa tốt.

5. Kết luận

214 GV (65.4%) hoàn thành câu hỏi. Sau khi 
phân tích EFA và độ tin cậy còn 40 câu hỏi phù 
hợp chia thành 6 nhân tố mới. Tỷ lệ hài lòng 
về quan hệ đồng nghiệp, quan hệ lãnh đạo, 
quan hệ sinh viên, lương/phúc lợi, điều kiện 
làm việc, cơ hội đào tạo/thăng tiến và hài lòng 
chung lần lượt đạt 68.2% (62.0-74.4); 47.7% 
(41.0-54.4); 48.6% (41.9-55.3); 21.5% (16.0-
27.0); 16.8% (11.8-21.8); 55.6% (48.9-62.3) và 
47.7% (41.0-54.4). Trình độ cao, thu nhập khá 
và các GV lâm sàng làm tăng mức độ hài lòng 
trong công việc. 

6. Khuyến nghị

Nhà trường xem xét cải tiến các khía cạnh đạt sự 
hài lòng thấp và cần khảo sát hàng năm với toàn 
bộ cán bộ, viên chức để có biện pháp khắc phục.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này sử dụng kinh phí 
của đề tài NCKH cơ sở của Trường Đại học 
Y Dược-Đại học Thái Nguyên năm 2017, chủ 
nhiệm đề tài: Ths. Lê Ngọc Uyển, Trưởng 
Phòng Công tác học sinh sinh viên.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Khánh 
Trang. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và 
lòng trung thành của giảng viên, viên chức tại 
các trường đại học, cao đẳng ở Lâm Đồng.Tạp 
chí Phát triển KH&CN. 2013;16 (Q3): 33-44.

2. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Thị Ngọc 
Phương. Các nhân tố tác động đến sự hài lòng 
trong công việc của nhân viên tại Trường Đại 
học Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại 
học Cần Thơ. 2013; 28: 102-109.



| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2017, Số 43      15

trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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